Chương 1

Việt Nam trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và các phong trào kháng chiến tiêu biểu của nhân dân ta

1. Bối cảnh quốc tế và Việt Nam trư​ớc khi Pháp xâm l​ược

1.1. Chủ nghĩa thực dân đẩy mạnh xâm chiếm  thuộc địa

Những phát kiến địa lý trong các thế kỷ XV- XVI của các nhà thám hiểm châu Âu đã giúp phương Tây tìm được con đường thuận lợi sang phương Đông. Từ thế kỷ XVI, chủ nghĩa thực dân ra đời cùng với quá trình hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Tàu đồng và đại bác là biểu trưng của sức mạnh kỹ thuật phương Tây, là công cụ để phương Tây chinh phục phương Đông.

Trong các thế kỷ XVI- XVII, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là những nước thực dân có thế lực ở châu Âu. Họ đã đưa tới nhiều nước phương Đông hàng hoá, kỹ thuật và truyền bá Kitô giáo. Thế kỷ XVIII, các nước thực dân trẻ như Hà Lan, Anh và Pháp đã cạnh tranh quyết liệt để giành lấy những vị trí quan trọng ở những vùng đất ngoài châu Âu. Đến thế kỷ XIX, Anh và Pháp là hai nước có nhiều thuộc địa nhất. Người Anh tự hào rằng mặt trời không bao giờ lặn trên đế chế Anh, vì thuộc địa của họ trải dài từ Tây sang Đông. Đây cũng là thời kỳ chủ nghĩa tư bản phương Tây chuyển sang giai đoạn độc quyền (chủ nghĩa đế quốc). Nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh làm cho nhu cầu về thị trường, nhân lực và nguyên liệu sản xuất trở nên rất bức thiết. Vì vậy các nước thực dân phương Tây đua nhau đi xâm chiếm thuộc địa ở phương Đông để làm giàu cho chính quốc. Sự thực thì đến thế kỷ XIX, các nước thực dân phương Tây đã vẽ xong tấm bản đồ thuộc địa trên thế giới.

Trước khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam và phương Tây đã có lịch sử tiếp xúc hàng trăm năm. Năm 1533, đời vua Lê Trang Tông, giáo sĩ Igniato (Inêkhu) đã đến truyền đạo tại vùng biển Ninh Cường (Nam Định). Sự kiện này được đánh giá là mở đầu cho mối quan hệ giữa Việt Nam và phương Tây. Trong thời kỳ tiền thực dân, từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XIX, tiếp xúc giữa Việt Nam và phương Tây chủ yếu diễn ra trên hai lĩnh vực thương mại và truyền giáo. 

Việt Nam là một trong những điểm quan trọng của con đường tơ lụa thương mại trên biển Đông. Hoạt động giao lưu buôn bán giữa Việt Nam và một số quốc gia châu Âu diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp vào thế kỷ XVII- XVIII. Nhiều mặt hàng của Việt Nam như tơ lụa, gốm sứ, đường, hương liệu và các sản vật quý được xuất cảng sang các nước Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh và Hà Lan. Thương nhân châu Âu bán cho ta những mặt hàng len, dạ, thuốc súng, súng và đồng hồ. Quan hệ buôn bán trong khu vực cũng phát triển với các thương nhân Inđônêxia, Mãlaixia, Trung Hoa và Nhật Bản. Một số nước đã lập thương điếm tại ở Việt Nam để đặt quan hệ buôn bán lâu dài. Năm 1637, Công ty Đông ấn của Hà Lan đặt thương điếm ở Phố Hiến (Hưng Yên). Người Anh lập thương điếm tại Phố Hiến năm 1672 và ở Kẻ Chợ (Hà Nội) năm 1683. Năm 1681, người Pháp cũng xây dựng thương điếm tại Phố Hiến.

Những hoạt động buôn bán của thương nhân phương Tây đã góp phần thúc đẩy sự hưng thịnh của nhiều thương phố, thúc đẩy sự phát triển yếu tố tiền tệ- hàng hoá trong nền kinh tế vốn mang nặng tính tự cung tự cấp, mở rộng các mối quan hệ giao thương quốc tế ở Việt Nam. Ngoài các hoạt động buôn bán thuần tuý, nhiều thương nhân châu Âu còn tham gia vào các hoạt động chính trị ở Việt Nam. Họ đã cung cấp vũ khí cho Chúa Trịnh (ở Đàng Ngoài) và Chúa Nguyễn (ở Đàng Trong) để bắn giết lẫn nhau, hỗ trợ đắc lực cho các giáo sĩ phương Tây truyền đạo ở Việt Nam.

Đạo Kitô truyền bá vào Việt Nam đúng lúc xã hội có nhiều biến động. Đó là các cuộc chiến tranh liên miên giữa các tập đoàn phong kiến Lê- Trịnh- Mạc, Trịnh- Nguyễn, Tây Sơn- Nguyễn ánh, trải dài từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XIX. Nông dân liên tục nổi dậy chống lại sự áp bức, bóc lột của chính quyền. Sống trong một xã hội đầy bất trắc đã làm cho một bộ phận dân chúng bị áp bức rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Đúng lúc đó, các giáo sĩ phương Tây đã đem đến cho họ tinh thần bác ái của Kitô giáo để xoa dịu nỗi cay cực của cuộc sống nơi trần thế và niềm tin về một cuộc sống hạnh phúc ở cõi thiên đường. Một trong những bước đi ban đầu của các giáo sĩ là ban phát tiền của cho những người nghèo để mua chuộc lòng người.

Trong thế kỷ XVI, việc truyền giáo vào Việt Nam dù đã rất nỗ lực, nhưng kết quả không được như ý muốn. Tuy nhiên, Giáo hội La Mã và các giáo sĩ vẫn nuôi hy vọng và nhẫn nại chờ đợi cơ hội. Bước sang thế kỷ XVII, Pháp từng bước thay thế vai trò truyền giáo của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở Việt Nam. Năm 1615, Hội truyền giáo Đàng Trong ra đời và là Hội truyền giáo đầu tiên ở Việt Nam. Đến năm 1639, Hội đã gây dựng được một số cơ sở và kết nạp được một vạn tín đồ. Năm 1626, Hội truyền giáo Đàng Ngoài được thành lập. Với sự năng động của giáo sĩ Alexandre de Rhodes, công việc truyền giáo ở Đàng Ngoài có nhiều tiến triển. Sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam năm 1645, Rhodes đến Roma và đề nghị với Giáo hoàng để người Pháp thay thế người Bồ Đào Nha trong công việc truyền đạo ở Việt Nam, và đã được Giáo hoàng chấp thuận. Rhodes thành lập Hội truyền giáo đối ngoại của Pháp nhằm cạnh tranh với người Bồ Đào Nha và xuất bản bộ Từ điển Việt- Bồ- La làm phương tiện truyền đạo. Rhodes luôn vận động chính giới Pháp quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam, nơi nước Pháp có thể tìm kiếm được nhiều mối lợi.

Năm 1660, Công ty thương mại Rouen của Pháp ở Viễn Đông được thành lập. Công ty này có trách nhiệm tạo điều kiện cho các giáo sĩ Pháp hoạt động ở vùng Viễn Đông. Năm 1664, Giáo hội thừa sai Paris (MEP) ra đời. Giáo hội đã phối hợp mật thiết với Công ty Đông ấn Pháp (thành lập năm 1664) để tiến hành các hoạt động truyền đạo.  

Trong thế kỷ XVIII, các hoạt động truyền đạo vẫn được duy trì và phát triển. Các giáo sĩ Pháp ở Việt Nam ngày càng nhúng sâu vào các hoạt động chính trị. Họ giúp đỡ chính quyền phong kiến Trịnh- Nguyễn vũ khí để bắn giết lẫn nhau. Họ tích cực tiến hành các hoạt động điều tra, do thám, cung cấp tin tức cho Chính phủ Pháp để dọn đường cho việc xâm lược Việt Nam. 

Năm 1631, chúa Nguyễn Phúc Luân đã ra đạo Dụ đầu tiên cấm đạo Kitô. Năm 1644, chúa Nguyễn Hiền Vương đã ra lệnh bắt giữ những người giảng đạo ở Đà Nẵng. Nguyên nhân cấm đạo lúc này chủ yếu là do sự khác biệt về văn hoá. Kitô giáo mâu thuẫn với những tín ngưỡng truyền thống ở Việt Nam, nhất là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.  

Qua hàng trăm năm giao thương và truyền giáo, văn hoá phương Tây đã có những ảnh hưởng đáng kể ở Việt Nam. Cộng đồng giáo dân đã theo nếp sinh hoạt tôn giáo ở châu Âu, như tục thờ Chúa, đến nhà thờ cầu nguyện, học Kinh Thánh và làm lễ rửa tội. Vua Lê Thần Tông đã lấy một cô gái Hà Lan làm vợ. Công chúa Mai Hoa đã cải đạo theo Kitô giáo. Tầng lớp quý tộc thích mua sắm những đồ lạ mắt của người Tây, như đồng hồ, đồ len dạ và vũ khí. Người phương Tây cũng tích cực tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Baron, Rhodes, Marini, Choisy, Tavernier, Richard và Bissachère đều có các Du ký về Việt Nam, đặc biệt là các cuốn Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài (1688) của thương nhân người Anh William Dampier, Đông Dương được mô tả bởi các cha cố và các nhà du lịch của Taboulet. Người châu Âu đã miêu tả chi tiết những phong tục tập quán, địa lý, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. 

Nhìn chung, mối quan hệ qua lại giữa Việt Nam với phương Tây diễn ra trong vài thế kỷ đã làm cho Việt Nam và phương Tây có sự hiểu biết đáng kể về nhau. Nhưng có thể thấy rằng mối quan hệ này nặng từ Tây sang Đông. Người phương Tây chủ động đến Việt Nam tìm kiếm những cơ hội thương mại, chủ động truyền bá tôn giáo của họ ở Việt Nam. Trong khi đó, người Việt Nam lại tỏ ra rất thụ động trong quan hệ với phương Tây. Như trong quan hệ thương mại, thương nhân châu Âu tự đến bán hàng của họ và mua hàng của Việt Nam đem đi, còn thương nhân Việt Nam không có thương thuyền nào có thể vượt đại dương để đến với thị trường châu Âu, không thiết lập được một cơ sở kinh doanh nào ở châu Âu cả. 

âm mưu xâm lược của tư bản Pháp với Việt Nam là lâu dài và liên tục, bắt nguồn từ những năm đầu thế kỷ XVII, và ngày càng được xúc tiến một cách mạnh mẽ, đặc biệt là từ giữa thế kỷ XIX. Nhưng việc xâm lược thuộc địa của Pháp gặp nhiều khó khăn do sự bành trướng thế lực của Anh ở châu á. Năm 1819, thực dân Anh thôn tính Singapore, năm 1824 chiếm eo biển Malacca, năm 1824 xâm chiếm Miến Điện. Năm 1826, người Anh buộc Xiêm phải ký hiệp ước thương mại. Người Anh cũng bắt đầu quan tâm đến Việt Nam. Tháng 9- 1822, Thống đốc Singapore là Crawfurd đã đến Huế yêu cầu mở các hải cảng cho người châu Âu buôn bán. Tình hình đó bắt buộc người Pháp phải nhanh chân hơn trong việc thôn tính Việt Nam. 

Năm 1839, xảy ra cuộc chiến tranh Nha phiến ở Trung Hoa giữa thực dân Anh và triều Thanh. Năm 1842, chiến tranh kết thúc. Với thắng lợi quân sự, thực dân Anh đã buộc Trung Hoa phải nhượng đảo Hồng Kông và mở 5 hải cảng cho thương mại châu Âu. Nhân cơ hội đó, nước Pháp cũng tranh thủ kiếm lợi. Cuối năm 1843, một phái đoàn đặc biệt của Pháp do Lagréné đến Trung Hoa. Đến tháng 10 năm 1844, Pháp và Trung Hoa đã ký Hiệp định Whampoa cho phép người Pháp hưởng những lợi ích thương mại và đặc quyền bảo vệ những người Kitô giáo ở Trung Hoa, và thành lập một tô giới ở Thượng Hải.

Nhân dân Trung Hoa đã nổi dậy chống lại sự nhượng bộ của triều Thanh đối với ngoại bang. Phong trào Thái Bình thiên quốc nổ ra mạnh mẽ. Dựa vào sự kiện thương thuyền Arrow (Mũi tên) của Anh bị một thuyền buồm Trung Hoa khám xét, thực dân Anh tuyên chiến với Trung Hoa để buộc triều Thanh nhượng bộ thêm. Không chậm chÔ, thực dân Pháp vin cớ hai nhà truyền giáo Pháp bị giết tại Trung Hoa để can thiệp quân sự để buộc Trung Hoa phải nhân nhượng. Đến tháng 9 năm 1856, Anh và Pháp đã thiết lập liên minh quân sự để can thiệp vào Trung Hoa. Do mâu thuẫn với Anh đã được dàn xếp, cộng với những báo cáo từ các giáo sĩ ở Việt Nam gửi về, hoàng đế Napoléon III đã đẩy mạnh hơn tiến trình xâm lược Việt Nam. 

Ngày 19- 9- 1856, tàu chiến Catinat mang theo quốc thư của Chính phủ Pháp tới Huế đề nghị thiết lập quan hệ. Tàu buông neo ở Đà Nẵng, nhưng triều đình Huế đã không tiếp nhận bức thư này. Trả đũa lại sự thiếu thiện chí của triều đình Huế, chỉ huy tàu Catinat là Le Lieur coi hành động trên là một điều sỉ nhục và cho rằng mình bị đe doạ bởi người Annam nên đã quyết định bắn phá các pháo đài ở Đà Nẵng, rồi cho quân đổ bổ lên bờ phá huỷ các khẩu đại bác bảo vệ bờ biển, sau đó bỏ đi. Triều đình Huế tức giận trước hành động bắn phá Đà Nẵng của tầu chiến Pháp, từ đó xiết chặt hơn chính sách đóng cửa với phương Tây. Ngày 24- 10- 1856, tàu chiến Capricieuse cập bến Đà Nẵng xin thông thương đã bị từ chối. Đồng thời triều đình Huế thực hiện chính sách đàn áp đạo Kitô càng quyết liệt hơn. Lấy có triều Nguyễn đàn áp Kitô giáo, giáo sĩ Pellerin đã yêu cầu Chính phủ Pháp phải tiến hành cuộc viễn chinh Việt Nam để cứu vớt cộng động Kitô giáo
. Giáo sĩ Huc cũng khẩn cầu Hoàng đế Pháp can thiệp quân sự để cứu những người Kitô giáo ở Việt Nam. Theo Huc nước Pháp cần dựa vào Hiệp ước Versailles năm 1787
 để đòi triều Nguyễn buộc phải thi hành hiệp ước này, đòi trao cho nước Pháp đảo Poulo Condor (Côn Lôn) và cảng Tourance (Đà Nẵng). Hoàng đế Napoléon III yêu cầu Bộ Ngoại giao xem xét lại hiệp ước trên nhằm hợp thức hoá việc đưa quân đội đến Việt Nam. Thế nhưng ngày 20- 3- 1856, Giám đốc Sở lưu trữ Bộ Ngoại giao là Cintra báo cáo không thể lấy bản hiệp ước này làm căn cứ cho một cuộc can thiệp quân sự của Pháp vì trên thực tế người Pháp đã không thi hành hiệp ước trên
. Tuy nhiên, Napoléon III vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề Việt Nam. Ngày 27- 4- 1856, ông ta thành lập Uỷ ban đặc biệt về Nam Kỳ để nghiên cứu Việt Nam một cách cặn kẽ hơn. Brénier, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, được nhà vua bổ nhiệm làm Chủ tịch Uỷ ban.

Mặc dù đang bận can thiệp quân sự vào Trung Hoa, nhưng Pháp vẫn xúc tiến các hoạt động tìm hiểu về Việt Nam. Tháng 10- 1855, Montigny, đại diện của Pháp ở Thượng Hải, được chỉ định đàm phán hiệp ước hữu nghị, thương mại và tự do tôn giáo với Thái Lan và Việt Nam. Ngày 15- 8- 1856, Montigny đã ký được với Thái Lan ở Bangkok một hiệp ước hữu nghị, thương mại và hàng hải. Phía Thái Lan cũng cam kết về tự do tôn giáo.

Ngày 23- 1- 1857, Montigny theo tàu Marceau đến Đà Nẵng. Một ngày sau, Montigny đã có cuộc hội đàm đầu tiên với đại diện triều đình Huế. Trong hội đàm, Montigny nhấn mạnh vai trò của ông ta đến Việt Nam là ký hiệp ước thương mại, hàng hải và tôn giáo. Ông thông báo đã ký được những hiệp ước liên minh với Trung Hoa, Thái Lan, Campuchia và Nhật Bản. Tuy nhiên, cuộc hội đàm rơi vào bế tắc do sự cứng rắn của người đại diện triều đình Huế. Không đạt mục đích, Montigny đã hăm doạ sẽ tấn công quân sự trong trường hợp cần thiết
. 

Sau đó đã diễn ra thêm một số lần hội đàm. Hai bên tiến hành thảo hiệp ước và tranh luận về từng điều khoản, như tự do đi lại, thời gian đồn trù ở Đà Nẵng, thủ tục hải quan và bán thuốc phiện. Montigny đã soạn thảo sẵn một hiệp ước, nhưng việc thương lượng không đi đến đâu, vì điều khoản 3 của hiệp định liên quan đến vấn đề tự do tôn giáo đã bị phía Việt Nam bác bỏ hoàn toàn. Montigny đòi mở các cửa cảng ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ thì đại diện triều đình kiên quyết chỉ có thể mở cửa cảng Đà Nẵng trong thời gian 4- 5 tháng trong năm. Lập trường của đại diện phía Việt Nam là không thay đổi. Ngày 7- 2- 1858, Montigny đã chấm dứt việc thương thuyết, đe doạ nếu triều đình Huế không chấm dứt việc đàn áp tôn giáo, đối xử tồi tệ với tàu thuyền Pháp thì sẽ bị trừng phạt, đồng thời cấp báo về Pháp yêu cầu cử quân đội đến đánh chiếm Nam Kỳ. Trước khi xuống tàu về nước, Montigny đã bí mật đưa giáo sĩ Pellerin về Pháp yêu cầu Napoléon III bênh vực những người Việt Nam theo đạo.

Thực tế chuyến đi của Montigny đến Việt Nam chỉ là dọn đường cho một cuộc can thiệp vũ trang xâm lược Việt Nam. Bởi một tháng trước khi Montigny đến Việt Nam, Bộ trưởng Hải quân Pháp Hamelin đã tăng viện cho hạm đội Pháp ở Thái Bình Dương. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Walewski đã ra lệnh cho Phó đô đốc Rigault de Genouilly, lúc đó đang chỉ huy hạm đội Pháp tấn công Trung Hoa là sau khi đánh chiếm xong Quảng Châu phải kéo quân xuống vùng biển phía nam. Việc cử Montigny đến tiếp xúc với triều đình Huế chỉ có giá trị ngoại giao hình thức, còn mọi mưu mô kế hoạch đã được Pháp sắp xếp từ trước.

Uỷ ban đặc biệt về Nam Kỳ của Pháp đã đánh giá rất cao vai trò thương mại của Nam Kỳ. Theo đa số thành viên Uỷ ban thì Nam Kỳ mỗi năm cung cấp 5 loại sản phẩm quan trọng là bông, lụa, gỗ, đường và gạo với giá rất rẻ, và là nơi tiêu thụ hàng hoá lý tưởng cho nền công nghiệp Pháp. Họ cùng nhau vẽ lên một viễn cảnh thương mại đầy triển vọng. Đô đốc Fourichon nhấn mạnh với một thị trường 23 triệu dân, thì những mặt hàng của Pháp như vải, dạ, len và rượu vang sẽ được tiêu thụ dễ dàng. Giáo sĩ Pellerin phụ hoạ thêm là dân chúng Nam Kỳ sẽ mau quen với rượu vang, hàng nhung, hàng vải bông, hàng ngũ kim và hàng hoá Paris mà họ chưa hề biết đến. Những lợi ích thương mại sẽ cao hơn nhiều so với những chi phí cho một cuộc viễn chinh. Giáo sĩ Huc cho rằng hạ tầng cơ sở, như thành phố, cảng sông và cảng biển đều thuận lợi và an toàn, tất cả đều đã sẵn sàng để chào đón người Pháp
. Uỷ ban kết luận rằng nước Pháp phải có được Nam Kỳ, gần Trung Hoa. Nếu người Pháp không nhanh chân thì người Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Nga và Mỹ sẽ chiếm mất. Nước Pháp sẽ cạnh tranh với người Anh ở khu vực này. Uỷ ban cho rằng đây là thời cơ tốt cần phải tranh thủ. Nước Anh sắp có được Trung Hoa, nhưng ở Trung Hoa sẽ có nhiều đối thủ và có nhiều khó khăn. Việt Nam là nơi gần Trung Hoa, có những thuận lợi lớn về thương mại và hàng hải, lại không có sự cạnh tranh của người Anh. Nếu nước Pháp mất đi những thuộc địa lớn của mình thì trong những điều kiện thuận lợi phải tìm cách khôi phục lại những mất mát đó. Nhà vua xứ Nam Kỳ đã bác bỏ không thương lượng các hiệp ước, ngược đãi và giết chết nhiều nhà truyền giáo, thoá mạ nước Pháp, vì vậy nước Pháp có quyền can thiệp bằng vũ lực một cách chính đáng. Nam Kỳ được Uỷ ban kỳ vọng là đem lại cơ hội phục hồi cho những mất mát thuộc địa của nước Pháp thế kỷ XVIII, có cơ hội được đứng ngang hàng với các cường quốc hàng hải trên thế giới, bảo đảm cho nền công nghiệp thị trường tiêu thụ và nguồn cung nguyên liệu.

Phái đoàn Montigny đã không đạt được một kết quả nào từ phía triều đình Nguyễn, trái lại càng làm cho triều đình nghi ngờ và thù địch với người Pháp hơn. Thất bại của Montigny làm cho Uỷ ban Nam Kỳ nhận định rằng việc thương thuyết với triều đình Huế là vô ích, chỉ còn biện pháp dùng vũ lực để buộc triều đình Huế phải nhượng bộ hay chấp nhận chế độ bảo hộ. Vì vậy, Pháp xúc tiến công việc chuẩn bị can thiệp quân sự vào Việt Nam. Uỷ ban cho rằng cuộc viễn chinh sẽ dễ dàng và ít tốn kém, theo những nhà truyền giáo thì dân chúng bị áp bức đang chờ người Pháp đến giải phóng họ khỏi một triều đại chuyên chế. Theo giáo sĩ Huc thì dân chúng hiền lành, cần cù, đang rên xiết dưới một chế độ cực kỳ tàn bạo, chỉ mất ít thời gian để biến họ thành người Kitô giáo và tận tuỵ với nước Pháp. Theo đô đốc Fourichon và đô đốc Jaurès thì người Pháp sẽ được đón tiếp đầy tình cảm như những người đến giải phóng. Người Pháp hy vọng vào sự trợ giúp tích cực và hiệu quả của 600.000 giáo dân bản xứ. Giáo sĩ Pellerin nhấn mạnh toàn bộ dân tộc Annam mong ước được giải phóng khỏi chế độ chuyên chế.

Đô đốc Fourichon cho rằng chỉ cần một đội quân 3.000 người là đủ để chiếm đóng Hà Nội, Huế, Sài Gòn và Đà Nẵng. Rồi Pháp sẽ đóng 600 quân ở Sài Gòn, 600 quân ở Huế, 800 quân ở Hà Nội và 1.000 quân ở Đà Nẵng để đối phó với mọi tình huống. Chi phí trọn gói sẽ không quá 7 triệu phơ răng. Chi phí này làm cho Uỷ ban thấy có vẻ quá cao, nên họ nghiêng theo kế hoạch của đô đốc Jaurès với số quân hơn 2.000 và chi phí hơn 4 triệu. 

Sau những tranh luận, cuối cùng Uỷ ban đã có một bản báo cáo nhất trí với việc tiến hành chiến tranh ở Việt Nam, gửi lên hoàng đế Napoléon III xét duyệt. Hội đồng Bộ trưởng Pháp đã nghiên cứu báo cáo của Uỷ ban. Nhiều thành viên trong hội đồng đã phản đối kế hoạch xâm lược vì lý do hao tốn tiền của và nảy sinh những nguy cơ không lường trước được. Bộ trưởng Tài chính Fould còn tuyên bố không biết xứ Nam Kỳ ở đâu. 

Đến tháng 7- 1857, hoàng đế Napoléon III đã quyết định mở cuộc viễn chinh ở Việt Nam. Người Pháp lấy cớ triều đình Huế không tiếp nhận quốc thư do tàu chiến Catinat đem đến (9- 1856) là làm nhục quốc kỳ Pháp, ngoài ra chúng còn viện cớ bênh vực người Kitô giáo ở Việt Nam và sứ mệnh khai hoá văn minh để biện minh cho hành động xâm lược Việt Nam. Nhưng đó chỉ là nguyên nhân bề ngoài, còn nguyên nhân sâu xa bên trong của âm mưu xâm lược là do nhu cầu tìm kiếm thị trường và thiết lập căn cứ của Pháp ở Viễn Đông, để giành giật thuộc địa với đối thủ truyền thống là thực dân Anh.

Sau khi liên quân Pháp- Anh đánh xong Quảng Châu (5- 1- 1858) và dùng áp lực quân sự buộc triều Thanh ký Điều ước Thiên Tân (27- 6- 1858), Rigault de Genouilly đã nhanh chóng hợp quân với đội quân Tây Ban Nha do Đại tá Palanca chỉ huy, rồi giong buồm tiến thẳng về Đà Nẵng, dàn trận từ chiều ngày 31- 8- 1858. Tây Ban Nha liên minh quân sự với Pháp với cớ là trong số các giáo sĩ bị triều đình Huế giam giữ và giết chết có một số người Tây Ban Nha. Nhưng sự thực thì Tây Ban Nha đã nhiều lần nhòm ngó các vùng Đồ Sơn, Quảng Yên ngoài Bắc, nên nhân cơ hội này Nữ hoàng Tây Ban Nha Isabelle II sẵn sàng hợp tác với Pháp trong cuộc viễn chinh này để kiếm lợi.       

1.2. Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam dư​ới triều Nguyễn

Trong lúc thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam thì chế độ phong kiến Việt Nam lại đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng trên mọi phương diện. 

Nền kinh tế tư hữu của nông dân bị xâm phạm nghiêm trọng. Ruộng đất phần nhiều tập trung và tay bọn quan lại và địa chủ. Đa số nông dân không có hoặc chỉ có rất ít ruộng đất để cấy cày, nên đời sống vô cùng cực khổ, nhiều nông dân phải bỏ làng quê ra đi. Thiên tai như hạn hán, lũ lụt xảy ra triền miên. Đê Văn Giang ở Hưng Yên bị vỡ trong 18 năm liền, biến một vùng đất màu mỡ thành một vùng đất hoang, nhiều người dân trong vùng đã phải bỏ quê đi tha phương cầu thực. Nạn đói diễn ra thường xuyên. Ngay trước khi thực dân Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng, một trận đói lớn đã xảy ra làm chết nhiều người dân ở các tỉnh Bắc Trung Kỳ.

Để phục hồi sản xuất nông nghiệp, Minh Mệnh đã ra lệnh cho Nguyễn Công Trứ chiêu tập dân xiêu tán tiến hành khai hoang miền ven biển, lập ra hai huyện là Tiền Hải (Thái Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình) trong hai năm 1828- 1829. Tự Đức giao cho Nguyễn Tri Phương lo liệu việc mộ dân lập ấp ở Nam Kỳ từ năm 1853. Tuy nhiên, việc khẩn hoang cũng không thấm vào đâu so với việc người nông dân bị cướp đoạt ruộng đất.

Trong lúc đó thì thủ công nghiệp cũng đang trên đà suy đốn. Triều Nguyễn quản lý hầu hết các ngành thủ công nghiệp quan trọng, như xưởng đúc súng, đóng tàu và đúc tiền. Chế độ công tượng mang nặng tính chất cưỡng bức và bóc lột công sức lao động của thợ thủ công. Nhiều thợ giỏi ở các địa phương đã được đưa về kinh đô, phiên chế thành đội ngũ, được hưởng mức lương rất thấp, lao động cực nhọc dưới sự quản lý chặt chẽ của các đốc công. Vì vậy đội ngũ thợ thủ công làm việc cho triều đình tỏ ra rất bất mãn và không phấn khởi với công việc. Triều Nguyễn nắm độc quyền các mỏ, độc quyền thu mua các kim loại theo giá ấn định, đánh thuế rất nặng vào các sản vật khai thác được từ các mỏ của tư nhân. Vì vậy các ngành nghề thủ công không có điều kiện phát triển. 

Thương nghiệp dưới triều Nguyễn bị sa sút rõ rệt. Chính sách trọng nông ức thương của triều đình đã kìm hãm thương nghiệp. Triều đình nắm độc quyền một số mặt hàng quan trọng phục vụ sản xuất thủ công nghiệp, như lưu hoàng, diêm tiêu, sắt, đồng, thiếc, chì và kẽm; độc quyền những mặt hàng nông lâm hải sản có giá trị, như quế, gạc hươu, sáp ong, ngà voi, gỗ quý; đánh thuế nặng các mặt hàng quan trọng đến đời sống nhân dân, đặc biệt là lúa gạo. Triều Nguyễn hạn chế việc họp chợ, việc trao đổi hàng hoá giữa các vùng miền, làm cho việc giao lưu giữa các địa phương gặp nhiều trở ngại, thị trường trong nước không thống nhất.

Triều đình cũng nắm độc quyền về ngoại thương. Thực hiện chính sách bế quan toả cảng, triều đình chỉ mở một cách rất hạn chế các cửa cảng cho tàu nước ngoài ra vào buôn bán. Triều đình chỉ nhập những hàng hoá cần thiết, cấm tầu thuyền nước ngoài không được mua tơ lụa và thóc gạo trong nhân dân. Tàu buôn nước ngoài tới buôn bán còn bị khám xét rất kỹ để định giá hàng đánh thuế. Chính sách bế quan toả cảng của triều Nguyễn đã làm cho việc buôn bán với nước ngoài bị sa sút rõ rệt. Thuế cửa quan, trước có 60 cơ sở thu, đến năm 1851 chỉ còn 21 cơ sở. Nhiều cảng biển trước kia buôn bán tấp nập thì nay hoang vắng, tiêu điều.

Lúc mới giành được vương quyền, vua Gia Long (Nguyễn ánh) còn quan hệ với thương nhân châu Âu, nhất là thương nhân người Pháp. Sau đó Gia Long bắt đầu nghi ngờ người châu Âu có mưu đồ xâm lược, nên hạn chế dần các hoạt động thương mại. Năm 1803, Gia Long đã từ chối yêu cầu đặt một trung tâm thương mại của người Anh ở Trà Sơn (Quảng Ngãi). Năm 1804, Gia Long tuyên bố trước triều đình rằng người Anh giảo quyệt và dối trá, không thuộc chủng tộc chúng ta, do đó họ không được phép cư trú tại Việt Nam . Năm 1817, một tàu chiến Pháp đến Đà Nẵng yêu cầu triều Nguyễn thực thi hiệp ước 1787
 cho phép người Pháp có những đặc quyền buôn bán với Việt Nam ở Đà Nẵng và Côn Lôn. Triều Nguyễn vin cớ người Pháp không thực hiện hiệp ước nên từ chối. Sau đó triều Nguyễn liên tiếp từ chối các đề nghị hiệp ước thương mại của người châu Âu.

Minh Mệnh lên ngôi đã đóng cửa chặt hơn nữa quan hệ thương mại với châu Âu do lo ngại bị người châu Âu xâm lược. Năm 1823, Minh Mệnh từ chối nhận quà của người Anh và đề nghị thông thương của họ. Tháng 12- 1832, Tổng thống Mỹ cử người đến Việt Nam đề nghị thông thương. Tàu của Mỹ buông neo ở Vũng Lấm, Phú Yên, chờ được vào tiếp kiến. Minh Mệnh cử Nguyễn Tri Phương và Lý Văn Phức đến gặp phái bộ Mỹ. Hai phái viên của triều đình một mặt khẳng định không cản trở quan hệ thương mại với Mỹ, mặt khác yêu cầu Mỹ phải nghiêm chỉnh tôn trọng luật pháp của nước Nam. Cuối cùng triều Nguyễn đã khước từ đề nghị thông thương của phái bộ Mỹ.

Vũ Đức Khuê đã gửi sớ lên triều đình trình bày quan điểm của mình về việc thông thương với phương Tây: “Các nước di địch ở phương Tây lớn mạnh nhất không nơi nào bằng Đại Tây, Tiểu Tây, chỉ lấy việc buôn bán xây dựng cho nước, nếu chỗ nào có lợi, cố sức hầu chết lấy cho bằng được (…) Việc ngăn giữ từ lúc mới chớm có và khi còn nhỏ, không nên không sớm tính đến. Vậy nên tự ta trước đóng cửa tự tuyệt việc đi lại, để họ coi ta như Trời, không biết đâu mà lường (…) Từ xưa đã có quốc gia là phải nghiêm trị cự tuyệt, không thèm cùng họ tính cái lợi trước mắt”
. Ban đầu Minh Mệnh phản bác lại quan điểm cấm thương của Vũ Đức Khuê. Ông cho rằng Việt Nam cần phải có quan hệ giao thương với nước ngoài, bởi đình chỉ quan hệ giao thương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu đường và gạo, mất nguồn cung cấp hàng hoá, kỹ thuật quân sự và hàng hải. Nhưng về sau Minh Mệnh đã tiến hành chính sách đóng cửa thương mại với phương Tây, chú trọng quan hệ thương mại với các quốc gia trong khu vực châu á. Hàng hoá của Tây mà triều đình có được chủ yếu mua ở các nước trong khu vực và do các thương nhân người Hoa cung cấp.

Việc đóng cửa không giao thiệp với phương Tây tiếp tục được duy trì dưới thời Thiệu Trị và Tự Đức. Năm 1850, một thương nhân Mỹ là Balestier đến cửa biển Đà Nẵng trình quốc thư xin thông thương. Nhưng đại thần Tôn Thất Bật cho rằng nhân dân ta chuyên nghề làm ruộng, trồng dâu, không thích chơi của lạ, nếu có lại buôn cũng không lợi gì. Sau đó đã khước từ quan hệ thương mại với người Mỹ. Mặc dù quan hệ thương mại với Pháp đã chấm dứt vào năm 1832, nhưng vẫn có tàu Pháp lảng vảng ngoài khơi Đà Nẵng tìm cơ hội thông thương. Năm 1857, một tầu chiến Pháp đã tấn công vào các chiến thuyền của triều đình làm nhiều thuỷ quân bị chết. Hành động này của Pháp làm cho triều Nguyễn đóng cửa chặt chẽ hơn nữa với phương Tây. Theo Tự Đức đóng cửa là để tránh sự dòm ngó của phương Tây, trong để thoả lòng trông mong của thần dân, ngoài để dứt sự nhòm ngó của nước khác, để vững mạnh gốc nước mà yên nơi bờ biển.     

Nhìn chung, nền kinh tế tài chính nước ta trong nửa đầu thế kỷ XIX đã suy đốn trầm trọng về mọi mặt. Các yếu tố kinh tế- hàng hoá đã bị bóp nghẹt, không phát triển lên được. Đời sống nhân dân ngày càng cực khổ. Mâu thuẫn giữa triều đình với người dân, chủ yếu là nông dân ngày thêm sâu sắc. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình.

Để duy trì chế độ phong kiến, bảo vệ những đặc quyền, đặc lợi, triều Nguyễn đã thi hành chính sách đối nội rất cứng rắn. Triều Nguyễn đàn áp đẫm máu các cuộc khởi nghĩa của nông dân và những người có tư tưởng chống đối triều đình, tiêu biểu như Phan Bá Vành ở Sơn Nam (1821), Lê Duy Lương ở Ninh Bình (1833), Lê Văn Khôi ở Gia Định (1833), Nông Văn Vân ở Tuyên Quang (1833), Cao Bá Quát ở Bắc Ninh (1854). Những cuộc hành quân liên miên đó đã làm cho lực lượng quân sự của triều đình bị suy yếu, làm cho quan hệ giữa dân chúng với triều đình ngày một thêm xa cách. Năm 1815, triều Nguyễn đã ban hành bộ luật Gia Long nhằm xiết chặt hơn nữa chính sách cai trị của mình. Bộ luật Gia Long được mô phỏng theo luật triều Thanh, tước bỏ đi những điều luật có tính nhân văn trước đó, nhất là luật Hồng Đức. Để bảo vệ quyền lợi dòng họ, triều Nguyễn đặt lệ “Tứ bất”
. Minh Mệnh đặt ra 10 điều Huấn dụ, còn Tự Đức diễn âm Thập điều diễn ca để bảo vệ Nho giáo nhằm củng cố ý thức hệ phong kiến đã bị rạn nứt. Chính sách cấm đạo và sát đạo của nhà Nguyễn đã khoét sâu mâu thuẫn lương giáo, phá vỡ khối đoàn kết dân tộc, và tạo cớ cho thực dân Pháp xâm lược.

Việc cấm đạo, sát đạo ở thời Thiệu Trị không diễn ra quyết liệt như thời Minh Mệnh. Nhưng ngày 15- 4- 1847, viện cớ bị người An Nam đe doạ, chỉ huy tàu Pháp là Lapierre đã cho pháo hạm bắn chìm nhiều chiến hạm của triều đình. Cuộc bắn phá đó đã phá hoại cơ hội hoà giải giữa Kitô giáo với triều Nguyễn. Thiệu Trị trở nên căm thù người phương Tây, tự tay hoặc bắt người hầu phá vỡ tất cả những tặng phẩm châu Âu trang hoàng trong các cung điện của ông và ra một đạo Dụ định giá một cái đầu của nhà truyền giáo là 30 lạng bạc, giáo sĩ bị bắt phải xử tử hình.

Tự Đức khi lên ngôi đã ân xá cho các giáo dân. Nhiều giáo dân trước kia bị bắt giam, bắt đồ và phát lưu vì đạo nay đều được tha về. Đời sống của giáo dân tạm thời bình an, nhưng chỉ một năm sau ông đột ngột thay đổi thái độ với giáo dân. Năm 1848, một số giáo dân bị Hồng Bảo lôi kéo tham gia vào cuộc đảo chính lật đổ Tự Đức. Sau khi đảo chính thất bại, từ thái độ khoan dung Tự Đức đã chuyển sang thù địch với giáo dân. Trong con mắt Tự Đức, giáo dân tiềm ẩn hai nguy cơ lớn. Một là người Pháp sẽ lợi dụng giáo dân để xâm lược Việt Nam; hai là những thế lực đối địch trong triều đình có thể lợi dụng giáo dân để lật đổ ngai vàng của mình. Như vậy, cả việc công (quốc phòng) và việc tư (duy trì quyền lực) đều bị phủ bóng đen bởi Kitô giáo. Tự Đức đã trở lại chính sách đàn áp, năm 1848 ông ra đạo Dụ cấm đạo đầu tiên: “Từ nay phàm những đạo trưởng ở Tây dương lẻn đến nước ta thì cho quân dân mọi người ai có thể bắt được nộp quan, thưởng cho 300 lạng bạc. Còn người đạo trưởng Tây dương ấy do quan sở tại xét hỏi rõ ràng lai lịch, lập tức đem việc dâng tâu, cho đem đích thân tên phạm ấy ném bỏ xuống sông biển. Còn như những đạo trưởng và bọn theo đạo người nước nhà, xin cho các nha xét việc hình hai đến ba lần mở bảo cho biết tội, nếu họ biết hối cải bỏ đạo, bước qua cây giá chữ thập, thì thả ra ngay. Người nào không chịu nhảy qua cây giá chữ thập thì người đạo trưởng cũng xin xử tử; các con chiên theo đạo, thì hãy tạm thích chữ vào mặt, đuổi về vào sổ dân. Nếu biết hối cải, thì cũng cho đến quan để trừ bỏ chữ thích ấy đi. Lại các người can phạm về theo đạo, chiểu như trên mà làm”
. Trong đạo Dụ này, Tự Đức coi Kitô giáo là một đạo đồi bại, vì không cúng bái cha mẹ đã mất, móc mắt những người đang hấp hối để làm thứ nước thần bí để mê hoặc dân chúng. 
Năm 1851, Tự Đức ban bố một đạo dụ mới với những chính sách cứng răn hơn trước. Những thầy tu châu Âu sẽ bị vứt xuống sông và xuống biển. Những thầy tu An Nam cũng bị chém ngang người ra làm hai mảnh. Những ai phát hiện ra các thầy tu châu Âu lén lút đi truyền đạo mà tố cáo hay bắt giữ giao nộp cho các quan sẽ được thưởng tám nén bạc và nửa phần gia sản của những kẻ che dấu chúng. Những kẻ che giấu tu sĩ người người Âu trong nhà cũng bị chém ngang lưng ra làm hai mảnh và vứt xuống sông
.

Năm 1852, Tự Đức tiến hành tổ chức trưng cầu ý kiến các quan viên, các nhà nho trong toàn quốc, về vấn đề Kitô giáo. Cuộc tham khảo rộng rãi này cho thấy đại đa số các quan và các nhà nho tán thành phải tăng cường hơn nữa các biện pháp chống lại những người Kitô giáo. Tổng đốc Bình Phú (Bình Định- Phú Yên) là Vương Hữu Quang dâng kế lập các giáo điều để khuyên răn giáo dân bỏ đạo. Bố chính An Giang là Trần Văn Triện dâng kế sách cho dân theo đạo ra ở riêng để bỏ cái bệnh ở trong tim ruột đi. Các quan binh cho rằng cần phá bỏ các nhà thờ, nhà cửa, rào dậu, chuyển giáo dân đến những nơi nước độc, bắt buộc họ phải từ bỏ những sai lầm của họ và chứng minh điều đó bằng cách dẫm lên cây thập ác. Các nhà nho cho rằng cần phải khai mở trí não đen tối của những người Kitô giáo và uốn nắn lại những phong tục thối nát của họ.

Năm 1854, Tự Đức ra chỉ dụ phê phán Kitô giáo. Theo Tự Đức, Kitô giáo là của những người châu Âu man rợ. Nó dùng hình ảnh Jésus bị đóng đinh trên thánh giá để làm mê hoặc trái tim của dân chúng. Nó sử dụng chất nước thánh và học thuyết gian dối về hạnh phúc trên trời để làm cho đám đông say mê. Trong tất cả các học thuyết xấu xa, không có cái nào lại gây cho thuần phong mỹ tục những tổn hại đáng thương như nó
.

Năm 1855, Tự Đức ra chỉ dụ yêu cầu các quan theo đạo phải bỏ đạo, các quan ở Huế có thời hạn là một tháng, quan tỉnh là ba tháng, lính tráng và dân có đạo là sáu tháng. Nếu ai không thực hiện bỏ đạo sẽ phạt không cho thi cử, làm việc cho triều đình. Các đạo trưởng phải trảm quyết, các đạo đồ phải thích chữ và phát lưu. Các đạo đường và đạo quán phải đốt phá. Các hầm hố trú ẩn dưới đất phải lấp kín. Bờ tre, bờ rào của các làng đạo phải phá trụi hết.

Năm 1857, các vị quan ở Huế viết sớ tâu vua như sau: “Những người Kitô giáo tin rất nhiều điều vô lý về vị chúa tể của Trời, về Trời, về Địa ngục, về chất nước thánh. Những thầy tu của họ đã đem những điều này làm thành cái bài cầu nguyện bắt họ hát lên vào buổi sáng và đọc lên vào buổi chiều, làm cho họ bị thấm nhuần đến mức không còn hiểu điều gì khác nữa. Thôi thì, chúng ta hãy bắt chước những thầy tu của họ để mở trí khôn cho những người Kitô giáo và dạy cho họ học thuyết đúng”
.

Vấn đề Kitô giáo ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX liên quan chặt chẽ đến vấn đề dân tộc và văn hoá. Học thuyết của Kitô giáo khác với những học thuyết của Nho giáo, Phật giáo và Đạo Lão. Tín ngưỡng Kitô giáo khác với những tín ngưỡng dân gian truyền thống ở Việt Nam. Dù là một quốc gia có truyền thống khoan dung tôn giáo, nhưng sự truyền bá Kitô giáo vào Việt Nam thật khó khăn, nhất là khi Việt Nam phải đối đầu với nguy cơ xâm lược từ phương Tây. Triều Nguyễn và các nhà nho luôn cho rằng phải có trách nhiệm đưa những giáo dân thoát khỏi sự mê hoặc của Kitô giáo, không để Kitô giáo phá hoại sự thống nhất tinh thần của quốc gia.

Về đối ngoại, triều Nguyễn ra sức đẩy mạnh xâm lược Campuchia và Lào làm cho lực lượng quân đội bị tổn thất, tài chính quốc gia và tài lực nhân dân bị khánh kiệt, còn đối với các nước tư bản phương Tây, triều Nguyễn lại thi hành chính sách bế quan toả cảng ngày càng chặt chẽ hơn, tưởng rằng làm như vậy là có thể tránh được hoạ xâm lược. Nhưng thực tế thì chỉ có mở cửa quan hệ với thế giới, đẩy mạnh sản xuất trong nước, bồi dưỡng sức dân, tăng cường sức nước, mới có thể đối phó kịp thời và có hiệu quả với âm mưu xâm lược của thực dân phương Tây. Trái lại càng đóng cửa chặt tự cô lập mình thì càng tạo cớ để phương Tây đẩy nhanh, đẩy mạnh việc xâm lược Việt Nam.

Tình trạng khủng hoảng sâu sắc và toàn diện của Việt Nam về kinh tế và xã hội vào nửa đầu thế kỷ XIX đã làm suy giảm sức đề kháng của dân tộc trước cuộc tấn công xâm lược của các nước thực dân phương Tây. Cơ hội xâm lược Việt Nam đã thực sự chín muồi. Trong các nước thực dân phương Tây, thì nước Pháp có dã tâm lớn nhất, từ lâu thực dân Pháp đã xây dựng được những cơ sở bên trong Việt Nam thông qua những hoạt động ngấm ngầm của các thương nhân và giáo sĩ.           

� Đề nghị của giáo sĩ Pellerin gửi Hoàng đế Pháp đề ngày 30- 8- 1856 như sau: “Xin Hoàng thượng cho phép chúng tôi được nói thêm về những tín đồ mới tội nghiệp của chúng tôi ở Cochichine và những nhà truyền giáo Pháp đang ở trong Vương quốc An Nam. Máu của họ giờ này đang chảy và tình cảnh của họ lại càng khủng khiếp hơn kể từ bước đi mới đây nhất của nước Pháp. Nếu bây giờ Hoàng gia không làm một cái gì cho chúng tôi thì sợ rằng đạo Thiên Chúa sẽ bị tiêu diệt ở những vùng này, dù rằng ở những vùng đó dường như đã sẵn sàng đón nhận những lợi ích của đạo Gia tô và của nền văn minh”. P.Devillers, Người Pháp và người Ananm bạn hay thù?, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2006, tr. 20.  


� Năm 1787, giáo sĩ Pigneau de Béhaine và hoàng tử Nguyễn Phước Cảnh (con của Nguyễn ánh) đã đến Pháp. Thời điểm này quân Tây Sơn đã đánh bại chúa Nguyễn ở phía Nam, Nguyễn ánh phải trốn sâu vào vùng cực nam, hy vọng nếu nhận được sự giúp đỡ của phương Tây sẽ khôi phục lại được ngai vàng của tổ tiên. Vì vậy, Nguyễn ánh đã cho con trai Nguyễn Phước Cảnh sang Pháp như là sự bày tỏ tin tưởng chân thành vào nước Pháp. Tại cung điện Versailles, để dọn đường dư luận cho việc ký hiệp ước, Pigneau de Béhaine đã thổi phồng những lợi ích mà nước Pháp sẽ có nếu chiếm được một địa vị ưu tiên ở Nam Kỳ, một vị trí thuận lợi để mở rộng quan hệ thương mại với Trung Hoa và thống trị một vùng trên biển mà người Anh rất thèm muốn. Cuối cùng, ngày 28- 11- 1787 Hiệp ước Versailles đã được ký kết giữa Pigneau de Béhaine, đại diện triều Nguyễn và Montmorin, đại diện vua Louis XVI. Theo hiệp ước này, nước Pháp sẽ cung cấp cho Nguyễn ánh vũ khí, đổi lại vương quốc Nam Kỳ sẽ nhượng cho Pháp đảo Côn Lôn và cửa biển Đà Nẵng. Nhà vua giao cho Bá tước Conway, Toàn quyền Pháp ở Pondichéry, được toàn quyền quyết định. Thế nhưng ông này cho rằng Côn Lôn và Đà Nẵng chỉ là sa mạc, không có lợi ích thực tế nào, lại tốn kém và phiêu lưu, nên từ chối giúp đỡ về quân sự. Vua Louis XVI tán thành quan điểm của Conway nên hiệp ước đã không được thực hiện. Trong hoàn cảnh đó, Pigneau de Béhaine đã tự vận động quyên góp tiền bạc của bạn bè để mua sắm vũ khí và lập một đội quân tình nguyện mấy trăm người để sang Nam Kỳ giúp Nguyễn ánh. Đội quân của Pigneau de Béhaine đã giúp quân đội Nguyễn ánh trong huấn luyện quân đội, sử dụng đại pháo, đóng tàu và xây thành luỹ. Pigneau de Béhaine trở thành cố vấn quan trọng cho Nguyễn ánh.            


� Báo cáo của Cintra như sau: “Hiệp ước đã không được nước Pháp thi hành thì chúng ta không thể dựa vào nó để đòi quyền sở hữu Tourance và Poulo Condor, vì bản hiệp ước đó chẳng có giá trị gì. Muốn chiếm đóng bằng vũ lực những phần đất này, điều này sẽ là cuộc chiến tranh với xứ Cochinchine, một cuộc chiến tranh phi chính nghĩa, có thể sẽ kéo dài sau khi chinh phục được Tourance và sẽ lôi chúng ta vào một chuỗi những công việc khó khăn, những phí tổn khiến sạt nghiệp ở một nơi xa xôi như vậy. Như thế, về mặt pháp lý chúng ta chẳng có căn cứ nào để dựa vào hiệp ước 1787 đòi bán đảo Tourance hay xâm chiếm nó bằng vũ lực. Còn về chuyện có nên làm việc đó không và lợi ích của nó ra sao, thì vấn đề này là rất gây tranh cãi” P.Devillers, Người Pháp và người An Nam…, Sđd, tr. 21. 


� Báo cáo của Montigny gửi về Pháp như sau: “Vị quan (đại diện triều đình Huế- TG), một lần nữa lại nói với tôi rằng nếu tôi muốn đánh nhau, thì chúng ta sẽ đánh nhau… tôi trả lời ông ta và những đồng bào của ông ta chẳng biết gì về chiến tranh cả, và tôi khuyên ông ta nên cầu Thượng đế để đừng trông thấy chiến tranh đổ lên đầu cái đất nước thảm hại của ông ta, và lực lượng cùng những phương tiện phá hoại đủ mạnh để có thể xoá đến cả tên của Vương quốc Annam trên bản đồ thế giới cái ngày mà chúng ta sẽ đến Cochinchine như những kẻ thù địch. Tôi nói với ông ta về cuộc chiến tranh của Pháp và Anh chống lại nước Nga, đế quốc hùng cường bậc nhất về quân sự ở phương Tây, và tôi khuyên ông ta nên bảo các người phiên dịch tiếng Anh đang có mặt ở đó dịch cho ông ta nghe những báo chí của Hồng Kông. Ông ta sẽ thấy là nước Pháp trong không đầy 6 tháng có thể ném lên những bờ biển của kẻ thù ở cách xa 1.200 dặm, cả 200.000 quân cùng một đội pháo binh ghê gớm, và cuộc chiến tranh này đã làm cho nước Nga phải trả giá bằng sinh mạng của 500.000 người. Tôi nói tiếp: “Ông thấy đó, chúng tôi đâu có sợ gì các ông, vì tôi đến đây giữa những quân lính của các ông mà không mang theo bất cứ một thứ vũ khí nào, chỉ có một người thư ký của phái đoàn, một người tuỳ viên và một người phiên dịch đi theo thôi. Tôi làm thế bởi vì tôi biết rằng ông hoàn toàn hiểu rõ là không thể chiến đấu chống lại sự hùng cường của đức Đại đế của chúng tôi. Vậy thì ông hãy nên biết chấp nhận bản hiệp ước mà lòng tốt nhân từ của Người hôm nay ban cho các ông, nhưng ngày mai sẽ áp đặt lên các ông, nếu sự ăn ở không tốt của các ông buộc Người phải làm như vậy. Đừng quyên rằng các ông lúc đó sẽ trở thành nạn nhân thứ nhất của những hậu quả của các hành động của các ông”. Để trả lời tất cả những điều đã nói trên, viên quan chỉ nhắc đi nhắc lại cùng một câu nói: “Nếu các ông muốn hoà bình, thì chúng ta sẽ hoà bình, và nếu các ông muốn chiến tranh, thì chúng ta sẽ đánh nhau”. Khi nghe những lời nói đó, mà xin thú thật là rất khó chịu đối với tôi, thì với tính chất là một quân nhân cũ, tôi không còn có quyết định nào khác là phải dừng ngay cuộc hội đàm ”. P.Devillers, Người Pháp và người An Nam…, Sđd, tr. 29. 


� P.Devillers, Người Pháp và người An Nam… Sđd, tr. 37.   


� Năm 1787, con trai của vua Gia Long là Hoàng tử Cảnh đã sang Pháp cầu viện quân sự để chống lại nhà Tây Sơn, nhưng chính phủ Pháp sau đó không thực hiện.  


� Viện Sử học, Đại Nam thực lục chính biên, tập 25, Nxb KHXH, HN 1970, tr. 190.





� Lệ Tứ bất như sau: Một là không lấy đỗ Trạng nguyên; Hai là không đặt chức Tể tướng; Ba là không phong Hoàng hậu; Bốn là không phong tước vương cho người ngoại tộc khi đang còn sống.


� Viện Sử học, Đại Nam thực lục chính biên, tập 27, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1973, tr. 111.


� P.Devillers, Người Pháp và người An Nam…, Sđd, tr. 82.


� P.Devillers, Người Pháp và người An Nam…, Sđd, tr. 84.


� P.Devillers, Người Pháp và người An Nam…, Sđd, tr. 84.
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